MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 2 - 3 TUỔI
I. Phần mở đầu:

1. Lý do chọn đề tài:

     Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp cơ bản của con người nó là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển nhân cách.Song ngôn ngữ không phải là cái bẩm sinh, mà nó được hình thành và phát triển trong quá trình đứa trẻ sống và giao lưu với những người xung quanh, và tiếng “mẹ đẻ” là cơ sở phát triển trí tuệ, là vốn quý của mọi tri thức. Vì vậy việc rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho trẻ qua việc đọc  và kể lại tác phẩm văn học là trang bị cho trẻ nhận thức thế giới xung quanh và mở rộng quan hệ với mọi người. Mặt khác, ở lứa tuổi mẫu giáo yêu cầu khả năng diễn đạt, ngôn ngữ mạch lạc, đọc kể diễn cảm theo mẫu, cấu trúc câu, đúng ngữ pháp, rõ ràng, biểu cảm âm thanh ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ là vô cùng quan trọng.

      Đối với trẻ mẫu giáo, muốn diễn đạt được những suy nghĩ của mình, trẻ phải dùng ngôn ngôn ngữ để trao đổi và cũng nhờ ngôn ngữ đó mà người lớn giúp trẻ có nhận thức đúng đắn, phân biệt được cái tốt, cái xấu,có tình yêu đối con người và thiên nhiên. Khơi dậy ở trẻ lòng ham muốn làm  những việc tốt và những ước mơ trong sáng, với thực tế ngôn ngữ có tầm quan trọng rất lớn và được các trường mẫu giáo chú ý cùng với sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ mới chỉ là giai đoạn đầu nên vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm. vì thực tế quá trình khả năng diễn đạt của trẻ chưa chọn vẹn, còn nói ngọng, nói ấp úng, nói thiếu câu, diễn đạt cộc...

      Ông bà ta xưa có câu “Trẻ lên ba cả nhà học nói” thật đúng như thế dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ tuổi lên 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngôn ngữ phát triển mạch lạc, tốt sẽ giúp trẻ nhận thức và giao tiếp tốt, hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 tuổi sẽ giúp trẻ đễ dàng tiếp cận với các với các môn học khác, đặc biệt là thông qua bộ môn văn học, giúp trẻ khả năng phát triển tư duy và ngôn ngữ, cảm thụ cái hay, cái đẹp xung quanh trẻ, phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ mầm non.
     Ngôn ngữ chỉ phát triển khi nó được người lớn- những nhà giáo dục hướng dẫn, tập luyện một cách tích cực. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo được diễn ra bằng nhiều con đường với các phương tiện đa dạng

- Năm học 2014-2015 tôi được phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo ghép 2 - 3 tuổi – Đồng Lá, đa số các cháu phát âm chưa rõ ràng, một số còn nói ngọng, nói chưa trọn câu.

- Để phát triển về ngôn ngữ, tôi đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi”
2. Mục đích nghiên cứu: 
- Tìm ra những phương pháp hữu hiệu nhất nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 2 -3 tuổi qua việc tổ chức cho trẻ chơi , qua tranh ảnh...giúp trẻ diễn đạt lưu loát rõ ràng, đúng câu, đủ câu, góp phần phát triển nhân cách trẻ.
3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

-Thời gian: Từ tháng 08/2014 đến tháng 05/2015
- Địa điểm : Tại Trường Mầm non Hòa Bình
- Đối tượng:Trẻ 2-3 tuổi. Lớp NT 2 TUỔI– Đồng Lá.
4. Đóng góp mới về mặt thực tiễn:

- Đề tài một lần nữa chứng minh cho lý luận đưa ra là khoa học.

- Thực tiễn bổ sung thêm một số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt hơn và nâng cao chất lượng giảng dạy có hiệu quả cao đối với trẻ 2-3 tuổi trong trường mầm non .
II- PHẦN Néi dung

1. Tổng quan 
      Dạy học tích cực của bộ môn văn học là lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học. Để dạy học tích cực cần đổi mới mục tiêu dạy học ở ngay từng bài học giáo viên là người tích cực thiết kế, tổ chức, khuyến khích tạo điều kiện để đa số học sinh tích cực hoạt động tìm tòi, khá phá xây dựng và vận dụng kiến thức rèn luyện kỹ năng.
      Đặc điểm về khả năng diễn đạt của trẻ 3; 4 tuổi qua việc đọc và kể lại tác phẩm văn học: Đọc kể diễn cảm là sự tái tạo lại tác phẩm một cách sáng tạo của người đọc hoặc người kể bằng giọng đọc, giọng kể diễn cảm và các yếu tố biểu cảm đã làm sống lại lời nói, hành động, tính cách của nhân vật.

     Vai trò của đọc kể dưới việc phát triển ngôn ngữ của trẻ:

+ Đọc kể diễn cảm là cách sử dụng lời nói và giọng kể có kèm theo cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để truyền ý nghĩa tình cảm, tâm trạng mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm và thái độ, tâm trạng của người đọc đến người nghe.

+ Giúp trẻ có hứng thú, rung cảm, có ấn tượng sâu sắc với tác phẩm văn học.

+ Giúp trẻ làm quen với ngôn ngữ văn học một cách thoải mái.

1.1. Cơ sở lý luận:
    Khoa học đã nghiên cứu về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi chúng ta thấy trẻ 3 - 4 tuổi phát triển nhanh về thể lực và tâm lý ngôn ngữ ngày càng đóng vị trí quan trọng đối với trẻ. Trẻ có thể sử dụng lời nói để trao đổi với mọi người xung quanh. Sự phát triển ngôn ngữ gắn liền vớ sự phát triển của tư duy đã giúp trẻ có khả năng nhận thức thế giới bên ngoài do đó ở trẻ luôn xuất hiện câu hỏi “ Tại sao” với chúng ta.
     Ngôn ngữ của trẻ tiến bộ nhanh hay chậm tùy thuộc vào điều kiện sống, quan hệ giao tiếp với những người xung quanh đây là giai đoạn trẻ đang học bắt chước người lớn, chính thời điểm này cô giáo sẽ dạy trẻ, uốn nắn trẻ cách nói rõ câu, cách phát âm rõ ràng. Muốn làm được điều đó người giáo viên phải có ý thức trau dồi ngôn ngữ, tự học, tự rèn luyện cho mình cách nói rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, nói chuyện với trẻ thân ái, lịch sự.
    Trẻ mẫu giáo có nhu cầu rất lớn về nhận thức, các em khao khát khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Trong đó ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người, nhờ có ngôn ngữ mà con người khi giao tiếp có khả năng hiểu biết lẫn nhau, cho dù ngôn ngữ bằng lời của con người có bị hạn chế về không gian, thời gian cho dù ngoài ngôn ngữ ra con người có thể dùng những phương tiện giao tiếp khác nhau như: Cử chỉ, điệu bộ, tín hiệu, âm thanh... nhưng ở vị trí trên hết và trước hết vẫn phải là ngôn ngữ.

     ở trẻ mẫu giáo nhu cầu giao tiếp rất lớn trong giao tiếp trẻ sử dụng ngôn ngữ của mình để trình bày ý nghĩ, biểu cảm, hiểu biết của mình với mọi người xung quanh cho nên việc tạo ra cho trẻ được nghe hiểu và được nói là hết sức cần thiết trong giao tiếp mà hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ.

      Ngôn ngữ còn là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh mà trẻ đến được với thế giới xung quanh là nhờ có người lớn. Thông qua đó, trẻ làm quen được với các sự vật, hiện tượng và hiểu được các sự vật, hiện tượng; hiểu được những đặc điểm, tính chất, cấu tạo, công cụ của chúng. Muốn hình thành một biểu tượng nào đó thì trẻ phải tiến hành quan sát khi trẻ tìm hiểu sự vật đó, trẻ gọi tên vật, tên các chi tiết, đặc điểm tính chất của vật được quan sát thì việc nhận thức sẽ sâu sắc hơn và nó sẽ làm nền móng của sự phát triển trí tuệ.

     Ngôn ngữ là phương tiện biểu hiện nhận thức khi trẻ nhận thức được thế giới khách quan, trẻ tiến hành các hoạt động với nó và trẻ sử dụng ngôn ngữ kể lại, miêu tả lại sự vật, hiện tượng để trình bày những hiểu biết của mình.

     Ngôn ngữ còn là phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ vì thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức được cái hay, cái đẹp ở thế giới xung quanh. Qua đó tâm hôn trẻ thơ càng thêm bay bổng, trí tưởng tượng càng thê phong phú, đồng thời cũng yêu quý cái hay, cái đẹp, trân trọng nó và có ý thức sáng tạo ra cái hay, cái đẹp đó.

1.2. Cơ sở thực tiễn:

      Qua việc dự giờ và giảng dạy các tiết học ở lớp mẫu giáo 3 - 4  tuổi tôi thấy khả năng diễn đạt của trẻ vẫn còn hạn chế. Trong các giờ đọc, kể, khả năng diễn đạt còn ấp úng, nói ngọng, câu còn cụt, thiếu chủ ngữ và vị ngữ.

     Vì thế, dựa trên khả năng diễn đạt phát triển ngôn ngữ của trẻ mà nhiệm vụ của người lớn là phải nói đúng câu, dạy trẻ nói những lời nói đẹp, dạy trẻ biết vâng dạ , cảm ơn xin lỗi qua đó dạy trẻ cách ứng xử đẹp với mọi người xung quanh. 
     Qua quá trình giảng dạy ở lớp 3 - 4 tuổi tôi nhận thấy rằng ngôn ngữ của trẻ chưa đồng đều. Khi giao tiếp, trẻ chưa thể hiện được đúng ngữ điệu, cử chỉ của lời nói, phát âm còn ngọng, dùng từ chưa chính xác, diễn đạt chưa lôgic, câu từ chưa lưu loát, trẻ hay nói lắp, vậy cô cần phải hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến nói lắp của trẻ và từ đó có biện pháp khắc phục giúp trẻ không nói lắp nữa.
     Những trẻ nhút nhát, ít tiếp xúc với bạn ở trong lớp, ở xung quanh mình dẫn đến trẻ kém hiếu động thì vốn từ ngữ cũng bị hạn chế, nghèo nàn, việc diễn đạt câu từ thể hiện ngữ điệu kém.

     Qua quá trình phát triển ngôn ngữ diễn đạt câu từ mạch lạc, việc diễn đạt biểu cảm ngoài xã hội trẻ tiếp thu còn rời rạc, còn ngọng, nói trống không nhiều...

     ở gia đình, bố mẹ đôi khi còn bận nhiều công việc, vẫn chưa chú trọng đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ còn hay nói trống không, nói câu cụt, chưa thể hiện rõ ý hiểu của mình.

     Qua hai cơ sở trên cho ta thấy: Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một việc làm hết sức cần thiết trong cuộc sống. Cần phải coi việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những nội dung quan trọng nhất của giáo dục mầm non và nhiệm vụ đó cần phải được thực hiện ngay từ năm đầu tiên của độ tuổi mẫu giáo nhất là ở độ tuổi trẻ lên 3.
     Bởi vậy, nên tôi chọn đề tài "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ  3 - 4 tuổi" để nghiên cứu.

2. nội dung vấn đề nghiên cứu.

2.1 Thực trạng
- Khảo sát 
    Việc rèn kỹ năng diễn đạt của trẻ 3 - 4 tuổi qua việc đọc và kể lại tác phẩm ở trường Mầm non Hòa Bình:Khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều. Trẻ đi học và bán trú tại trường là 100%, một số trẻ không được qua lớp nhà trẻ, mẫu giáo bé. Các cháu ít được sự phối hợp chăm sóc giữa gia đình và nhà trường dẫn đến việc phát triển kỹ năng diễn đạt cho trẻ cũng bị hạn chế. Nên cần rèn luyện khả năng diễn đạt cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi qua việc đọc và kể lại tác phẩm văn học ở trường Mầm non Hòa Bình là một nhiệm vụ cơ bản. Ngoài ra còn tác động toàn bộ tới quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Song điều kiện và thời gian có hạn nên tôi chỉ đi sâu vào vấn đề nghiên cứu đến việc phát triển ngôn ngữ thông qua việc rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho trẻ 3 – 4 tuổi.

    Trong đó có 6/23 trẻ còn hạn chế về ngôn ngữ chiếm 26%. 
- Đánh giá
* Do trẻ nhút nhát không thích tham gia vào các hoạt động:

      Tuy trẻ học cùng một lớp nhưng trẻ ở hai độ tuổi khác nhau một số trẻ không qua lớp bé, còn lạ vẫn chưa muốn tham gia cùng các bạn chơi và cũng không được các bạn rủ chơi cùng. Dẫn đến lâu ngày trẻ trở nên nhút nhát, ít nói, không thích tham gia vào các hoạt động, chỉ ngồi lì một chỗ, không thích vui chơi cùng các bạn, không thích giao tiếp với các bạn trong lớp nên ngôn ngữ bị hạn chế, không phong phó.

*Do còn ít tiếp xúc với bạn bè ở các giờ ngoại khoá:

     Trẻ đến trường là tiếp xúc với một phần nhỏ của xã hội con người. Quan trọng là giúp trẻ biểu cẩm ngôn ngữ của người giáo viên.

      Cô giáo chính là người giúp cho ngôn ngữ của trẻ được phát triển, đó là thông qua các giờ học. Nhưng trong thực tế, trên mỗi tiết học diễn ra 25- 30 phút. Vì thế mà giáo viên không thể nào hướng dẫn trẻ hết mà ngay cả trong khi trẻ chơi, hoạt động ngoại khoá giáo viên cũng phải nên trao đổi, tiếp xúc và nói chuyện với trẻ.

     Nhưng trên thực tế ở trường Mầm non Hòa Bình, tôi thấy giáo viên trong các giờ hoạt động ngoại khoá đã tiếp xúc với trẻ nhưng vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, cô giáo chưa thật quan tâm đến trẻ, xem trẻ khi tiếp xúc với nhau nói với nhau như thế nào. Nhiều khi chơi với nhau, trẻ còn dùng sai từ, diễn đạt chưa thật mạch lạc và lôgic với câu nói của mình:

Ví dụ: Có trẻ nói: "Ngày mai tớ đi ăn cỗ đám cưới của bà tớ !".

     Đó là một cái sai trong cách dùng từ của trẻ mà giáo viên cần phải quan tâm và hướng dẫn trẻ hơn nữa trong mọi hoạt động, không nên coi thường các giờ chơi của trẻ mà để trẻ muốn nói sao thì nói là chưa được, đặc biệt là trong giờ hoạt động góc.

*Tìm hiểu gia đình:

      Các cháu đến trường hầu hết là con nhà nông và một số ít con em là công chức nhà nước. Bố mẹ các cháu rất bận rộn với công việc của mình nên chưa chú ý đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, 100% là trẻ bán trú tại trường. Điều này chứng tỏ cô giáo luôn là người tiếp xúc nhiều với các cháu nên trách nhiệm nặng nề hơn. Hơn thế nữa, cha mẹ trẻ chưa nắm được tâm lý và sự phát triển của trẻ, vì vậy việc rèn luyện cho trẻ còn hạn chế. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là thích bắt chước và thích làm người lớn, phát triển qua trực quan nên trẻ chưa diễn đạt được nhiều dẫn đến nhận thức của trẻ còn nhiều hạn chế, kéo theo trẻ không lĩnh hội được kiến thức mới. Mặt khác, trẻ được sống trong điều kiện sinh hoạt tương đối là đầy đủ nhưng về mặt ngôn ngữ cũng bị hạn chế, tạo cho việc rèn luyện khả năng và kỹ năng diễn đạt của trẻ chưa được lưu loát, chưa dứt khoát và chưa được trôi chảy.

      Dù nhà trường là nơi giúp trẻ tiếp thu và mở mang kiến thức hiểu biết của mình về thế giới xung quanh nhưng gia đình cũng rất quan trọng đối với trẻ. Có thể nói, gia đình chính là một xã hội thu nhỏ, trong đó bố mẹ là nền tảng để giúp trẻ nói lên tiếng nói đầu tiên và ngày càng phát triển rộng hơn.

     Vì vậy, tôi chọn đề tài này để nghiên cứu cho mình. Vì khả năng nghiên cứu và thời gian nghiên cứu có hạn nên tôi chỉ nghiên cứu khả năng diễn đạt ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi  trong phạm vi của trường Mầm non Hòa Bình
* Thuận lợi: 
     - Được sự quan tâm của ban giám hiệu về mọi mặt

    - Trường có cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.
    - Phô huynh học sinh quan tâm, kết hợp cùng tôi trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

   - Các cháu đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ngoan thích hoạt động vui chơi.

* Khó Khăn:

    - Do trình độ nhận thức không đồng đều, một số trẻ mới lần đầu đến lớp nên việc hình thành các thói quen nề nếp rất vất vả, một số cháu nói chưa rõ, còn nói ngọng.
    - Một số phụ huynh bận công việc ít chăm lo, trò chuyện với trẻ và nghe trẻ nói để uốn nắn cho trẻ về ngôn ngữ.

2.2. Các giải pháp 
     - Bồi dưỡng nâng cao nhận thức.

     - Luyện kỹ năng thực hành.

     - Tăng cường cơ sở vật chất.

     - Kiểm tra đánh giá.

     - Phê phán, rút kinh nghiệm.

     - Biểu dương, tuyên truyền …

     - Khuyến khích băng vật chất ….
1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức
      Cho trẻ tiếp xúc và hoạt động với các đồ vật tôi hỏi trẻ: Đây là cái gì? Chiếc « tô này màu gì? Quả bóng này to hay nhỏ? Từ những hoạt động này cũng giúp trẻ mở rộng vốn từ, tôi thường xuyên sửa phát âm sai cho trẻ, hoàn thành thói quen tư duy về mọi việc diễn ra xung quanh trẻ một cách tự nhiên nhất.

     Ví dụ: Trẻ quan sát vườn hoa trẻ kể lại . Hoa hồng màu đỏ, có gai, hoa cúc màu vàng.
     Những lần sau tôi đã tích cực hóa lời nói của trẻ khi quan sát tôi đưa ra các câu hỏi: Hoa gì màu đỏ có gai? Hoa gì cánh dài mà có màu vàng?

    Đối với trẻ 3 tuổi biểu tượng của trẻ còn chưa đầy đủ, tôi luôn bổ sung câu trả lời chưa đầy đủ cho trẻ. Những lúc trẻ lúng túng tôi  đã gợi ý và giúp trẻ trả lời cho chính xác.

2. Luyện kỹ năng thực hành.
     Tôi cho trẻ tham gia chơi cùng bạn bè trong lớp theo từng nhóm nhỏ. Đây là cơ hội cho trẻ được trò chuyện với các bạn và phát triển khả năng giao tiếp của trẻ, trẻ sớm học cách truyền tải, suy nghĩ cảm giác thành lời khi chơi với đồ vật.

     Ví dụ: Tôi cho trẻ chơi ru em, mỗi nhóm ngồi 3 - 5 trẻ, mỗi trẻ ôm một con búp bê, tôi nói trẻ: Ru em à ơi và lắc lư người, từ đó cũng làm cho trẻ gia tăng trí tưởng tượng và nâng cao khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.
    Hay trong trò chơi xâu hạt, xếp hình, tôi cũng tổ chức thường xuyên để trẻ được hoạt động với đồ vật trẻ phát triển tư duy ngôn ngữ và trẻ có thói quen sử dụng các trò chơi. Qua đó cũng kích hoạt cho trẻ phát triển ngôn ngữ.
3. Tăng cường cơ sở vật chất
    Trong các tiết dạy tôi đã đưa ra các bức tranh có các nhân vật, thể hiện được nôi dung chủ đề. Tôi hướng trẻ quan sát một cách chi tiết  những nội dung thể hiện trong tranh, trẻ hứng thú quan sát và từ đó hình thành kỹ năng cho trẻ. Trẻ không chỉ nhắc lời nói của cô giáo mà trẻ thể hiện sự hiểu biết của mình qua lời nói của trẻ.

   Ví dụ: Khi ®ưa tranh về đàn gà tôi hỏi trẻ: Các con ơi đàn gà nhà bà có đẹp không? Gà mẹ thì to, gà con thì nhá…Gµ to có bộ lông màu gì?

   - Những giờ trả trẻ tôi thường đọc sách, truyện có tranh minh họa, trẻ rất thích thú và luôn miệng hỏi về những nhân vật trẻ nhìn thấy trong tranh.
    - Ở lớp những đồ dùng đồ chơi như: Bóp bê, « tô, các con vật, các hình khối đều có những ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của trẻ. Nó làm phong phó những biểu tượng đạo đức, lời nói giữa cô và trẻ cũng làm tích cực hóa vốn từ cho trẻ.

4. Phê phán, rút kinh nghiệm.
    Qua việc rèn luyện khả năng diễn đạt cho trẻ qua đọc và kể lại tác phẩm văn học, tôi thấy đa số trẻ chưa diễn đạt được mạch lạc câu nói của mình. Do thời gian có hạn nên tôi chỉ áp dụng các phương pháp đã học và một số biện pháp, qua thực tế dạy trẻ đọc và kể chuyện diễn đạt đó là:
* Dùng thủ thuật câu đố, thủ thuật để gợi mở cho trẻ, để trẻ hướng vào bài sắp học.
     Ví dụ : Trong câu truyện : Ba chú lợn con tôi dùng thủ thuật cho trẻ chơi trò chơi : ‘Kéo cưa lừa xẻ’ để gây hứng thú cho trẻ.
* Đàm thoại trong giờ làm quen với văn học.
- Qua đàm thoại với trẻ các câu 

+ Trong câu truyện có những ai?

+ Có mấy nhân vật?

+ Ba chó lợn rủ nhau đi đâu vào rừng thấy cảnh đẹp các chú lợn ước ao điều gì?

+ Nhà lợn út làm bằng gì?

+ Nhà lợn anh hai làm bằng gì?

+ Nhà lợn anh ba làm bằng gì?

+ Nếu được ước, các con ước làm ngôi nhà như thế nào?
+ Nhà của hai chú lợn em bị làm sao?

+ Cuối cùng ba chú lợn ở nhà ai?

+ Trong câu truyện này các con yêu ai nhất ? Vì sao?

* Dạy trẻ kể lại truyện : 

- Cho trẻ kể lại chuyện trên cơ sở nhớ nội dung câu chuyện, lời đàm thoại. Cô động viên khuyến khích trẻ cùng tham gia kể chuyện.
 * Cô là người dẫn truyện trẻ đóng vai các nhân vật:

 Tổ hoa hồng đóng vai lợn út. 

 Tổ hoa cúc đóng vai lợn anh hai.

 Tổ hoa sen đóng vai lợn anh cả.

  Một bạn đóng vai chó sói

*Cho trẻ kể chuyện lại theo nhóm:

*Trẻ đóng kịch cùng cô.

5. Biểu dương, tuyên truyền
    Do vốn từ và cách diễn đạt của trẻ trong lớp không đồng đều, có những trẻ hạn chế về ngôn ngữ như ngọng, diễn đạt còn hạn chế.
* Đối với những trẻ ngọng: Tôi cho trẻ nhắc lại những từ  khó phát âm.
     Ví dụ: Trẻ thường phát âm ngọng chữ “l” và “n” tôi phát âm trước cho trẻ phát âm sau và yêu cầu trẻ phát âm lại cho chuẩn. Ngoài các hoạt động học tôi rèn cho trẻ phát âm đúng ở mọi lúc mọi nơi
     Ví dụ: Trong giờ đón và trả trẻ tôi khi  hay trò chuyện với trẻ nói ngọng nhiều hơn và nhẹ nhàng cho trẻ nhắc lại những câu trẻ nói ngọng dưới hình thức trò chuyện cùng cô.
* Đối với trẻ diễn đạt còn hạn chế:
    - Tôi trò chuyện, quan tâm nhiều hơn đến những trẻ còn hạn chế về ngôn ngữ, tôi thường xuyên đặt câu hỏi ở trong hoạt động học và ở mọi lúc mọi nơi để cho trẻ trả lời qua đó trẻ phát triển ngôn ngữ nhiều hơn cho trẻ.
    Ví dụ: Trong hoạt động làm quen với văn học: Bài thơ: “Tết đang vào nhà”, tôi hỏi trẻ bài thơ có tên là gì? Trong bài thơ có những hoa gì?....Nếu trẻ diễn đạt không trọn vẹn câu thì tôi sẽ gợi ý giúp trẻ trả lời đầy đủ nội dung của câu.
* Đối với những trẻ nhanh nhẹn diễn đạt tốt:
- Tôi sẽ đưa ra câu hỏi “ Vì sao”; “Tại sao”... để phát triển tư duy cho trẻ đồng thời phát triển ngôn ngữ cho trẻ khi trẻ trả lời câu hỏi của cô.
    - Đối với những trẻ nhanh nhẹn diễn đạt tốt tôi cho trẻ tự kể lại câu truyện mà trẻ đã được học, ở mọi lúc mọi nơi tôi cũng hay trò chuyện đàm thoại với trẻ những câu hỏi đòi hỏi trẻ phải tư duy để phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt hơn.
    - Ví dụ:  Sau khi học xong câu chuyện “ Đôi bạn tốt” đến cuối bài tôi yêu cầu trẻ kể lại câu truyện từ đầu đến cuối, hoặc cho trẻ vừa kể vừa diễn đạt bằng hành động…
6. Khuyến khích bằng vật chất
    Để nâng cao hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi và để có sự giáo dục đồng bộ giữa gia đình và nhà trường là 1 việc làm hết sức cần thiết bởi tôi nhận thấy rằng tất cả mọi khó khăn trong học tập không thể thiếu được vai trò giải quyết khó khăn của phụ huynh. Vì vậy ngay từ đầu năm học để phụ huynh hiểu thêm về hoạt động phát triển ngôn ngữ tôi đã tổ chức 1 số tiết học mẫu để giúp phô huynh có nhận thức sâu sắc hơn về hoạt động phát triển ngôn ngữ, đồng thời tôi thường xuyên gặp gì trao đổi với các bậc phụ huynh về tầm quan
trọng của hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ  nãi chung và ®ối với trẻ 3 tuổi nói riêng. 
    Giới thiệu cho phụ huynh xem những đồ dùng, đồ chơi cần thiết để phục vụ hoạt động này. Từ đó phụ huynh sẽ thấy được vị trí quan trọng của từng hoạt động đặc biệt là hoạt động phát triển ngôn ngữ. Cần có những đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học cho trẻ để cho việc phát triển ngôn ngữ của trẻ được tốt hơn. 

      Từ đó tôi kêu gọi phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm ra nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề và góp một phần kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi.

     Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh về việc học tập của từng trẻ. Đối với những cháu yếu, ngoài việc học ở lớp, tôi còn tranh thủ nhờ phụ huynh giúp đỡ thêm cho cháu ở nhà.

* Bảng phân loại trẻ thể hiện ngôn ngữ:
	Sỹ số lớp
	Thể hiện tốt vốn từ, cách diễn đạt thông qua việc đọc và kể lại tác phẩm văn học
	Trẻ thể hiện vốn từ cách diễn đạt ở mức độ khá, trung bình qua việc đọc kể tác phẩm văn học
	Trẻ còn hạn chế vốn từ, cách diễn đạt thông qua việc  đọc kể các tác phẩm văn học

	23 cháu
	8
	9
	6


Qua bảng phân loại trên tôi nắm bắt được đặc điểm nhận thức về vốn từ và khả năng diễn đạt của từng trẻ để vào tiết dạy thơ, truyện tôi cần quan tâm nhiều đến cháu còn chậm vốn từ còn nghèo còn ấp úng chưa diễn đạt được thành câu bằng cách gọi thường xuyên, gọi nhiều lần, trong tiết học kể truyện, đọc thơ khuyến khích động viên trẻ theo nhiều hình thức: đọc thơ diễn đạt trôi trảy lưu loát được thưởng trò chơi. 

2.3. Kết quả
    - Tiêu chí đánh giá.
      Với kinh nghiệm của bản thân và những kiến thức được trang bị trong quá trình công tác tôi đã áp dụng những biện pháp trên vào quá trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Tuy chỉ là những biện pháp có được từ cá nhân tôi, dựa vào tình hình của trẻ lớp tôi chủ nhiệm tôi thấy các cháu lớp tôi cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt.
   - Kết quả sau khi đánh giá.
       Trên 90% trẻ nói trọn câu : 
 Ví dụ : Trẻ đọc thơ diễn cảm, kể chuyện lưu loát - Con mời cô ăn cơm, và nói rõ ràng không nói ngọng, không nói lắp, có nhiều cháu trả lời lưu loát trọn ý, trọn câu, các cháu đọc thơ đã hay hơn, các giờ âm nhạc cháu đã hát được đúng giai điệu, rõ lời và nhịp nhàng.
       Trong giao tiếp với cô trẻ đã trả lời rõ nghĩa, khi tham gia các trò chơi tập thể trẻ trò chuyện với bạn rất vui Trẻ có yêu cầu gì trẻ đều thể hiện qua lời nói rất rõ ràng. Tôi cảm thấy rất vui mừng và các bậc phụ huynh cũng tỏ ra hài lòng và mến phục.

- So sánh vớicùng kỳ năm trước.
	Néi dung


	Trước khi chưa có biện pháp thực hiện
	Sau khi đã thực hiện

	Số trẻ phát âm chưa rõ
	50%
	90%

	Số trẻ nói ngọng
	50%
	90%


III. Bài học kinh nghiệm
       Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện các biện pháp trên vào hoạt động phát triển ngôn ngữ tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

       1. Nắm vững được các yếu tố đổi mới cơ bản trong tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động chơi, học kể lại tác phẩm văn học.
       2. Nắm vững nội dung hoạt động  cho trẻ phát triển ngôn ngữ để trẻ được hoạt động tích cực .

       3. Biết thiết kế và tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ theo chủ điểm theo một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với khả năng trẻ và điều kiện cụ thể của địa phương.

       4. Biết quan sát ghi chép để theo dõi đánh giá quá trình phát triển những kĩ năng cần thiết cho việc nói,và diễn đạt …. của trẻ nhằm điều chỉnh các biện pháp giáo dục đối với từng cá nhân trẻ.

       5. Đầu tư trong soạn giảng trước khi lên lớp.

       6. Thường xuyên trao dồi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. 

       7. Tạo môi trường học tập làm đồ dùng đồ chơi phong phú, đẹp mắt phù hợp kích thích trẻ tham gia.

       8. Phối hợp với phụ huynh cùng nhau giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất.
-Bài học chung: Qua những năm giảng dạy ở một xã vùng cao, với đối tượng trẻ là con em dân tộc dao, ngôn ngữ của trẻ còn hạn chế, trẻ còn nói ngọng còn chưa biết hết tiếng phổ thông nên khi cho trẻ làm quen với văn học, tôi nhận thấy ở trẻ khả năng ghi nhớ nội dung truyện còn hạn chế. Khi cho trẻ kể lại truyện trẻ chỉ nhớ và kể được vài câu. Bên cạnh đó việc kể chuyện diễn cảm còn gặp nhiều hạn chế hơn, phần lớn trẻ kể được vài câu dưới dạng nói chứ chưa thể hiện được tính cách, ngữ điệu của các nhân vật , trẻ kể còn thiếu tự tin. Từ những thực tế ở địa phương và những hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ tôi thấy rõ trách nhiệm của mình, bằng những việc làm cụ thể để giúp trẻ tiếp thu kiến thức dễ dàng và nhẹ nhàng hơn góp phần nâng cao chất lưọng học tập cho trẻ và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay.

Sau những năm đứng lớp, bản thân tôi là người giáo viên trực tiếp giảng dạy các cháu tuy chưa có nhiều kinh nghiệm song tôi cảm thấy rất thích thú với hoạt động cho trẻ làm quen với văn học, đặc biệt tôi tâm đắc nhất với việc kể chuyện cho trẻ nghe và dạy trẻ kể chuyện diễn cảm. Truyện hấp dẫn đối với trẻ qua tình tiết sinh động và nội dung tư tưởng sâu sắc. Sự chiến thắng chính nghĩa, cái thiện luôn chiến thắng cái ác, trẻ yêu quý thiên nhiên, chăm chỉ lao động, biết ơn và kính trọng sức lao động, biết yêu thương mọi người, mọi vật, biết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông... 

-Bài học riêng : Là người giáo viên mầm non tôi tự xác định vai trò trách nhiệm cho riêng mình, hãy sống và làm việc thế nào cho xứng đáng với chức năng vừa là mẹ hiền, vừa là cô giáo giỏi, vừa là nguời thầy thuốc của các cháu. Là người thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc giáo dục trẻ trong trường mầm non, đặc biệt là nhiệm vụ dạy môn văn học nói chung và phân môn kể chuyện nói riêng. Để giúp trẻ học tốt phân môn này tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn kể chuyện”nhằm tìm ra biện pháp giáo dục hữu hiệu nhất để kích thích lòng ham hiểu biết, giúp trẻ yêu thích học tốt môn kể chuyện nhằm đem lại sự thành công trong việc giúp trẻ yêu thích và rung động trước những tác phẩm văn học, để từ đó trẻ thích nghe cô kể và đọc truyện , 

qua tác phẩm giúp trẻ hiểu sâu sắc nội dung câu chuỵên, biết kể lại chuyện diễn cảm, biết thể hiện và bộc lộ tình cảm của mình trước một câu chuyện không gò bó ép buộc, mà mạnh dạn hồn nhiên,cảm thụ được cái tốt,cái đẹp trong từng nội dung

Bài học thành công:
- Nhận thức được tầm quan trọng của môn “Làm quen với văn học”cũng như thực tế ở lớp 3, 4 tuổi tôi đang dạy cho thấy: Để dạy tốt môn “ Làm quen với văn học” trong quá trình giảng dạy tôi luôn có gắng tìm tòi, học hỏi, nâng cao chuyên môn dạy tiết văn học, đặc biệt là tiết dạy truyện. Trong những tiết dạy truyện tôi luôn đưa ra những sáng tạo của mình để tiết học đạt kết quả cao nhất, có hiệu quả nhất.

- Bộ môn “Làm quen với văn học” là bộ môn nghệ thuật ngôn từ nên đòi hỏi giáo viên phải có chất giọng chuẩn, phải luyện dạy học, dạy kể diễn cảm, hấp dẫn, ngữ điệu dùng cho các nhân vật phải thể hiện được tính cách nhân vật, nghệ thuật lên lớp phải hay, truyền cảm, sáng tạo, linh hoạt, sử dụng đồ dùng trực quan khớp với lời kể mới thu hút được sự chú ý của trẻ.

Bài học chưa thành công:
Một số phụ huynh nhận thức về bậc học mầm non còn hạn chế, họ quan niệm trẻ mầm non đến trường đơn thuần chỉ là vui chơi, hát múa còn học tiểu học mới là quan trọng.Vì vậy việc đưa con cháu đến trường chưa đều và đặc biệt họ chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc dạy và học trong trường mầm non nhất là hoạt động “Làm quen với văn học” còn gặp khó khăn.vv
III. Phần kết luận, kiến nghị
1. Kết luận:

   Thật vậy, không có một phương tiện giao tiếp nào có thể sánh được với ngôn ngữ. Trong giao tiếp, nhờ có ngôn ngữ mà con người có khả năng hiểu biết lẫn nhau. ở trẻ, nhu cầu giao tiếp rất lớn, khi giao tiếp trẻ sử dụng ngôn ngữ của mình để trình bày ý nghĩ, tình cảm, hiểu biết của mình với bạn bè và mọi người xung quanh. Do đó, việc đầu tiên của các giáo viên mầm non là cần giúp trẻ sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt. Việc rèn luyện cho trẻ nói mạch lạc hôm nay là một vấn đề quan trọng nên mỗi giáo viên không chỉ rèn cho trẻ tốt qua các tiết học mà bên cạnh đó phải rèn luyện bản thân để có trình độ chuyên môn dạy tốt, mang tri thức thắp sáng thế hệ mầm non phấn đấu tất cả vì trẻ thân yêu.
2. kiến nghị:
Để giúp trẻ học tốt  môn văn học đặc biệt là phân môn kể chuyện cho trẻ Mầm non trong giai đoạn hiện nay thông qua việc thực hiện các biện pháp trên đã phần nào đạt được một số kết quả như đã nêu. Bản thân tôi xin có một số ý kiến đề xuất sau.

* Đối với trường:

- Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập ở các đơn vị bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

* Đối với giáo viên:

- Tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho giờ dạy đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc đưa ra các biện pháp giáo dục trẻ một cách tốt nhất ở gia đình và nhà trường.

Trên đây là những việc làm thực tế cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi mà tôi đã nghiên cứu thực hiện trong quá trình cho trẻ học tốt môn kể truyện. Tuy vậy kinh nghiệm này cũng không tránh khỏi những hạn chế. Tôi rất mong được sự góp ý giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để tôi tiếp thu kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao trình độ chuyên môn hơn trong những năm tiếp theo.

* Đối với nghành Giáo dục:

- Cần tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng kể và dạy môn văn học cho toàn bộ giáo viên mầm non.            
     Kết hợp giữa nhà trường với phụ huynh, các lực lượng để tuyên truyền đến từng gia đình cho con em mình đi học đúng độ tuổi là cần thiết.

     Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, xã hội hoá các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, phối kết hợp với các bậc phụ huynh chặt chẽ hơn nữa ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí mua sắm thêm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho tiết học phong phú hơn.

    Mong rằng các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn nữa tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhất là về cơ sở vật chất và đồ dùng học tập để cô trò trường mầm non trong huyện nói chung và các cháuTrường Mầm non Hòa Bình nói riêng, có một ngôi trường học tập và sinh hoạt vui chơi tốt hơn nữa để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.
IV. Tài liệu tham khảo – Phụ lục

1. Tài liệu tham khảo

- Phân phối chương trình
- Tạp chí giáo dục

- Tạp san

- Luật Giáo dục – Nhà xuất bản chính trị Quốc gia.

- Một số vấn đề quản lý giáo dục Mầm non – Nhà xuất bản Đại học quốc gia – Hà nội.

- Quyết định 55 quy định mục tiêu kế hoạch đào tạo của nhà trẻ -  Mẫu giáo- nhà xuất bản bộ giáo dục 1990.

- Điều lệ trường Mầm non.
2. Phụ lục. 
	STT
	Nội dung
	Trang

	I
	Phần mở đầu
	1, 2

	1
	Lý do chọn đề tài
	1, 2

	2
	Mục đích nghiên cứu
	2

	3
	Thời gian địa điểm
	2

	4
	Đóng góp về mặt thực tiễn.
	2

	II
	Phần nội dung
	3

	1
	Tổng quan
	3

	1.1
	Cơ sở lý luận
	3, 4

	1.2
	Cơ sở thực tiễn
	5

	2
	Nội dung vấn đề nghiên cứu
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

	2.1
	Thực trạng
	6, 7, 8

	2.2
	Các giải pháp
	8, 9, 10, 11, 12, 13

	2.3
	Kết quả
	13, 14

	III
	Rút ra bài học kinh nghiệm
	14, 15, 16

	IV
	Phần kết luận, kiến nghị
	17, 18

	1
	Kết luận.
	17

	2
	Kiến nghị
	17, 18


                                                             ……….., ngày ….. tháng …. năm ……..
	Xác nhận của nhà trường
	Người viết SKKN


Xác nhận của Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm
PAGE  
3

